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DAÕN NAÕO THAÁT 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ 

CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SANH VÀ HƯỚNG XỬ TRÍ 
 

TS. BS. Lê Thị Thu Hà 
Khoa Khám Bệnh – Bv Từ Dũ 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Tỉ lệ dị tật bẩm sinh (DTBS) theo Bộ Lao động thương binh xã hội chiếm vào khoảng 
3%. Dị tật hệ thần kinh trung ương là dị tật gây ảnh hưởng khá nặng nề đến đời sống thai nhi 
sau này. Theo thống kê tại bệnh viện Từ Dũ 1993 – 1997: tỉ lệ dị tật hệ thần kinh trung ương 
chiếm 24% trong tổng số dị tật sau sanh, trong đó tử vong là 86%.  
Từ 1998 – 2001, trung tâm chẩn đoán tiền sản bệnh viện Từ Dũ đã phát hiện hơn 600 trường 
hợp thai bị DTBS, với dị tật hệ thần kinh trung ương là 52,8%. Đặc biệt dãn não thất chiếm # 
85% trong số này. 
 Với siêu âm B- mode có thể chẩn đoán được dãn não thất từ tam cá nguyệt thứ hai của 
thai kỳ. Vấn đề đặt ra là: 

- Các bất thường đi kèm thường gặp là gì? 
- Đánh giá trường hợp nào có thể nuôi được để tiếp tục dưỡng thai, trường hợp nào phải 

chấm dứt thai kỳ sớm để tránh những tai biến sản khoa do sanh thai lớn, cũng như ảnh hưởng 
đến tâm lý cho thai phụ và gia đình. 
 
II. TỔNG QUAN Y VĂN 

Dãn não thất là tình trạng dãn não thất bên do sự tích tụ nhiều dịch não tủy.   
 Nguyên nhân: do tăng sản xuất dịch não tủy, tắc nghẽn lưu thông, u nhú đám rối mạch 
mạc, xuất huyết nội sọ hoặc do nhiễm trùng bẩm sinh.  

Hậu quả: có thể gây teo não, phá hủy não hoặc suy não. 
Chẩn đoán trước sanh: rất quan trọng, vì có thể tiên lượng khả năng sống còn của bé sau 

này mà chấm dứt thai kỳ sớm hay tiếp tục dưỡng thai. Chẩn đoán chủ yếu bằng siêu âm B-
mode. Đường kính não thất bên trung bình  7,6mm ± 0,6mm. Nếu đường kính này ≥ 10mm được 
xem là dãn não thất.  

Phân loại dãn não thất: thể nhẹ nếu đường kính não thất bên từ 10 – 15mm; thể trung 
bình từ 16 – 20mm, thể nặng > 20mm. 

Vị trí tắc nghẽn: Dịch não tủy đi qua lỗ Monro đến não thất ba, do đó khi tắc nghẽn vị trí 
này thì não thất bên dãn nhưng não thất ba bình thường. Tương tự, dịch não tủy qua kênh 
Sylvius đến não thất 4, khi tắc nghẽn vị trí này thì cả não thất bên lẫn não thất ba đều dãn. 

Điều trị phẫu thuật đặt thông nối:   
 Đặt thông nối từ trong bào thai cho đến nay còn rất hạn chế.  
 
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
1. Thiết kế nghiên cứu: case-report. 
2. Đối tượng nghiên cứu 
-Tiêu chuẩn chọn mẫu: 
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* .Tiêu chuẩn nhận vào nhóm nghiên cứu: Tất cả những thai phụ được chẩn đoán là dãn não 
thất qua siêu âm B mode tai Trung tâm chẩn đoán tiền sản và sanh tại BV. Phụ Sản Từ Dũ từ  
01/06/2000 đến 31/12/2001. 
* .Tiêu chuẩn loại trừ:  

*Thai phụ không đồng ý tham gia nghiên cứu. 
*Mất dấu trong quá trình theo dõi. 
 

IV. KẾT QUẢ và BÀN LUẬN 
 Từ tháng 01/06/2000 đến 31/12/2001, tại Trung tâm chẩn đoán tiền sản Bệnh viện Từ 
Dũ đã khám, tham vấn và theo dõi 536 trường hợp DTBS. Riêng dãn não thất là 112 trường 
hợp, chiếm 20.9%  
 
1. Tuổi thai phụ: 

- Tuổi trung bình là 29 (17 - 40). Tập trung nhiều (73,8%) ở tuổi từ 26 – 33. 
2. Địa chỉ: 

Bảng1. Phân bố địa chỉ trong các trường hợp dãn não thất 
Địa chỉ Số trường hợp %
Thành phố HCM 49 43,8
Đồng Nai 12 10,7
Tây Ninh 9 8,0 
Bình Dương 9 8,0
Tiền Giang  8 7,1 
Long An 7 6,2
Vũng Tàu 6 5,4 
Lâm Đồng 5 4,5 
Vĩnh Long 5 4,5 
Đà Nẵng 2 1,8 
Tổng cộng  112 100

 
 
3. Tiền căn gia đình 

Bảng2. Phân bố tiền căn gia đình trong các trường hợp dãn não thất 
Tiền căn gia đình Số trường hợp %
- Có người dị tật còn sống 3 2,7 
- Mẹ hoặc chị em gái sanh thai 
lưu, sẩy thai liên tiếp, sanh con 
dị tật chết 

16 14,3 

- Bệnh nội khoa: tiểu đường, 
cao huyết áp,… 

9 8,0 

- Không có gì đặc biệt 84 75 
Tổng cộng  112 100 
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4. Tiền căn bản thân 
Bảng3. Phân bố tiền căn bản thân trong các trường hợp dãn não thất 

Tiền căn bản thân Số trường hợp % 
- SaÅy thai liên tiếp, thai lưu 12 10,7 
- Bệnh nhiễm siêu vi, nhiễm trùng 
trong thai kỳ 

28 25 

- Dùng thuốc * 21 18,8
- Bệnh nội khoa: tiểu đường, cao 
huyết áp,… 

10 8,9 

- Không có gì đặc biệt 41 36,6 
Tổng cộng  112 100

 * Có 6 trường hợp dùng thuốc tễ, 10 trường hợp thai phụ tự ý mua thuốc dùng vì các bệnh 
như nhức răng, đau đầu…5 trường hợp điều trị bệnh bướu giáp, lao …  
 
5. Nghề nghiệp: 

Bảng4. Phân bố nghề nghiệp trong các trường hợp dãn não thất 
Nghề nghiệp Số trường hợp % 
- Có tiếp xúc với hóa chất (uốn tóc, nhuộm, nông dân 
có dùng thuốc trừ sâu, công nhân nhà máy giấy…) 

16 14,3 

- Không tiếp xúc với hóa chất 96 85,7 
Tổng cộng  112 100 

 
6. Tuổi thai phát hiện dãn não thất 

Tuổi thai Số trường hợp 
Thể nặng Thể trung bình Thể nhẹ

14 – 17 tuần 2 1 1 
18 – 24 tuần 29 26 39 
25 – 30 tuần 2 5 6 

> 30 tuần 0 0 1 
Tổng cộng 33 32 47 

Hầu hết các trường hợp dãn não thất được phát hiện vào tuổi thai từ 18 – 24 tuần (94/112).  
 
7. Dãn não thất thể nặng 

a. Dị tật đi kèm: 7 trường hợp/ 33 dãn não thất thể nặng (21,2%) 
Dị tật bẩm sinh đi kèm Số trường hợp 
Tràn dịch màng phổi + màng tim 2 
Tay chân khoèo  2 
Không quan sát dạ dày (nghi hẹp thực quản) 1 
Thoát vị rốn 1 
Thận đa nang 1
Tổng cộng  7

 
b. Alpha foetoprotein 

- Thực hiện 4 trường hợp trong số 33 trường hợp. Đây là 4 trường hợp được theo dõi 
thêm sau 2 tuần. Kết quả 4 trường hợp này đều ở giá trị trong giới hạn bình thường (87ng/l – 
326ng/l). Các trường hợp còn lại được nhập viện chấm dứt thai kỳ. 
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c. Nhiễm sắc đồ tế bào ối  
Không thực hiện được trường hợp nào vì chi phí khá đắt không được chấp thuận của thai 
phụ.  

d. Tiến triển – dự hậu 
Trong số 33 trường hợp dãn não thất thể nặng: 

- 2 trường hợp chết lưu sau khi phát hiện 5 ngày.  
- 31 trường hợp còn lại được chấm dứt thai kỳ = Kovac’s, sanh ngã âm 

đạo. 
Tất cả các trường hợp đều phù hợp chẩn đoán trước sanh. 
Tiên lượng dãn não thất thể nặng rất xấu. 
Xử trí: nên chấm dứt thai kỳ khi có những biến chứng: teo não, phá hủy nhu mô não, 
biến dạng cấu trúc bình thường não.  

 
 
8. Dãn não thất thể trung bình 

a. Dị tật đi kèm: 5 trường hợp/ 32 dãn não thất thể trung bình(14,3%) 
Dị tật bẩm sinh đi kèm Số trường hợp 
Ngắn chi 2 
Tay chân khoèo 1
Không quan sát dạ dày (nghi hẹp thực quản) 1
Tim bẩm sinh 1 
Tổng cộng  5

 
b. Alpha foetoprotein 

- Thực hiện 28 trường hợp trong số 33 trường hợp.  
- 26 trường hợp có giá trị trung bình 
- 2 trường hợp cao (> 500ng/l) 

c. Nhiễm sắc đồ tế bào ối  
Thực hiện 3 trường hợp. Kết quả không thấy bất thường.  

d. Tiến triển – dự hậu 
Theo dõi mỗi 2 tuần bằng siêu âm đánh giá tiến triển của dãn não thất. Chúng tôi nhận 
thấy rằng: 

- 18 trường hợp tiến triển xấu dần sang thể nặng sau 3 lần theo dõi. 
Trong đó có 2 trường hợp kèm dị tật bẩm sinh khác (1 hẹp thực quản, 1 
tim 3 buồng). Tất cả đều được chấm dứt thai kỳ.  
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-  12 trường hợp lượng dịch không thay đổi qua >3 lần theo dõi. Trong 
đó có 3 trường hợp kèm dị tật chi: chấm dứt thai kỳ sớm.  1trường hợp 
thai chết lưu sau khi phát hiện lần đầu 2 tuần. Những trường hợp còn 
lại theo dõi đến ngày sanh. 

- 2 trường hợp tiến triển nhẹ (não thất bên từ 1,6cm giảm xuống còn 
1,2cm): sanh con bình thường.  

Tiên lượng dãn não thất thể trung bình tương đối xấu. 18/33 (54,5%) tiển triển nặng dần.   
Xử trí: Khi tiến triển nặng nên chấm dứt thai kỳ.  

 

 
 
9. Dãn não thất thể nhẹ  

a. Dị tật đi kèm: 6 trường hợp/ 47 dãn não thất thể nhẹ (12,8%) 
Dị tật bẩm sinh đi kèm Số trường hợp 
Hẹp tá tràng, hẹp thực quản 2
Tay chân khoèo  2 
Ngắn chi 1
Thoát vị rốn 1 
Tổng cộng  6 

 
b. Alpha foetoprotein 

- Thực hiện 46 trường hợp trong số 47 trường hợp. Có 2 trường hợp AFP có giá trị cao 
hơn bình thường.  
c. Nhiễm sắc đồ tế bào ối  

Được thực hiện trong 6 trường hợp. Không ghi nhận bất thường.  
Theo Chervenak và cs (1985) có 10% dãn não thất thể nhẹ kèm rối loạn nhiễm sắc thể. 

d. Tiến triển – dự hậu 
Trong số 47 trường hợp dãn não thất thể nhẹ: 

- 4 trường hợp kèm dị tật chi và thoát vị rốn: chấm dứt thai kỳ 
- 2 trường hợp kèm hẹp thực quản và tá tràng theo dõi đến trưởng thành 

và được phẫu thuật bé sau sanh tại bệnh viện Nhi Đồng. Cả 2 trường 
hợp này bé chết sau mổ trong vòng 3 ngày. 

- 41 trường hợp còn lại được theo dõi đo khoang não thất bên mỗi 2 – 3 
tuần. Có 3 trường hợp (3/41 = 7,3%) diễn tiến nặng dần: chấm dứt thai 
kỳ. 38 trường hợp còn lại theo dõi đến ngày sanh. 23 trường hợp 
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(chiếm 23/41 = 56,1%) ổn định (số đo khoang não thất bên không đổi).  
15 trường hợp (15/41 = 36,6%) tiến triển tốt dần. Cả 38 bé sinh ra 
khỏe mạnh trong 1 tháng đầu.  

Theo Hudgins và cs (1988) 9,1% dãn não thất nhẹ tiến triển nặng dần, 86,4% ổng định 
và 4,5% hồi phục hẳn. Số trường hợp diễn tiến nhẹ đi trong nghiên cứu này cao hơn hẳn 
so với tác giả trên. Tuy nhiên, việc theo dõi các bé để kiểm tra chỉ số IQ chưa thực hiện 
được. TheoLaurence và cs (1962), khi không làm phẫu thuật thông nối, 20 – 23% trẻ có 
dãn não thất sống đến tuổi trưởng thành và 38% đạt chỉ số IQ > 85. 
Tiên lượng dãn não thất thể nhẹ tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu có kèm dị tật khác tiên 
lượng xấu.  
Xử trí: Có thể theo dõi cho đến khi thai trưởng thành ở những trường hợp dãn não thất 
nhẹ đơn thuần không kèm dị tật khác. 
 

V. KẾT LUẬN 
 Dãn não thất là một tình trạng bất thường thai nhi rất thường gặp. Việc chẩn đoán tương 
đối dẽ dàng nhờ vào siêu âm. Tiên lượng những trường hợp dãn não thất thể nặng rất xấu, việc 
xử trí tương đối dễ dàng. Những trường hợp dãn não thất thể nhẹ có tiên lượng khá tốt. Tuy 
nhiên, việc xử trí như thế nào cho thích hợp còn nhiều vấn đề cần bàn cãi.  
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